
Tuần : 1
Đạo đức
Bài 1: Trung thực trong học tập (T1)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được:

· Cần phải trung thực trong học tập.

· Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.

2. Biết trung thực trong học tập.

3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy- học

- Các tấm thẻ màu xanh, đỏ, trắng.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Mở đầu
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động 1: Xử lí tình huống

3.Hoạt động 2: Bài tập 1

4.Hoạt động 3: Bài tập 2

5.Hoạt động tiếp nối
	-Gv giới thiệu môn đạo đức.
-GV giới thiệu bài.

-GV yêu cầu HS xem tranh trong SGK và đọc nội dung tình huống.

-GV cho HS liệt kê các cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống.

-Gv tóm tắt thành mấy cách giải quyết chính:

a) Mượn tranh, ảnh của bạn để đưa cô giáo xem.

b) Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà.

c) Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm, nộp sau.

-GV cho HS trao đổi, thảo luận lí do chọn cách giải quyết của nhóm mình.

-GV kết luận: Cách giải quyết c là phù hợp, thể hiện tính trung thực trong học tập.

-> Trong học tập chúng ta cần phải luôn trung thực. Khi mắc lỗi gì trong học tập, ta nên thẳng thắn nhận lỗi và sửa lỗi.

-Gọi HS đọc ghi nhớ.

-GV nêu yêu cầu bài tập.

-Cho HS làm việc cá nhân -> phát biểu.

-GV kết luận:

+ Việc c là trung thực trong học tập.

+ Việc a, b, d là thiếu trung thực trong học tập.
-GV nêu từng ý trong bài tập và yêu cầu mỗi HS tự lựa chọn và bày tỏ thái độ bằng cách  giơ các tấm thẻ đỏ (tán thành), xanh (không tán thành), trắng (phân vân).

-GV yêu cầu HS giải thích sự lựa chọn của mình.

-GV kết luận:

+ ý kiến b, c là đúng.

+ ý kiến a là sai.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-HS nghe.

-HS nghe.

-HS xem tranh, đọc nội dung.

-HS liệt kê.

-HS trao đổi, nêu lí do.

-HS nghe.

-HS nghe.

-2,3 HS đọc.

-HS nghe.

-HS làm việc cá nhân -> phát biểu.

-HS nghe.

-HS giơ các tấm thẻ.

-HS giải thích.

-HS nghe.

-2, 3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 1: Trung thực trong học tập (T2)
I/ Mục tiêu
4. HS nhận thức được:

· Cần phải trung thực trong học tập.

· Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.

5. Biết trung thực trong học tập.

6. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Đồ dùng để đóng tiểu phẩm của các nhóm.

· Các mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập.
III/ Các hoạt động dạy- học
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ.
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động 1: Bài tập 3

3.Hoạt động 2: Bài tập 4

4.Hoạt động 3: Bài tập 5

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Tại sao phải trung thực trong học tập?

-Cho HS liên hệ BT6

-GV nhận xét.

-GV giới thiệu bài.

-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận.

-> GV kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống:

a) Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại.

b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng.

c) Nói bạn thông cảm, vì làm như vậy là không trung thực trong học tập.

-GV yêu cầu 1 vài HS trình bày, giới thiệu tư liệu đã sưu tầm.

+ Em nghĩ gì về những mẩu chuyện, tấm gương đó?
-> GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó.

-Gv nêu yêu cầu, gọi 1, 2 nhóm trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị.

-Cho HS nhận xét về cách thể hiện vai, cách xử lí . 

+ Em có suy nghĩ gì về tiểu phẩm vừa xem?

+ Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao?

-GV nhận xét chung.
+ Thế nào là trung thực trong học tập? Vì sao phải trung thực trong học tập?
-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 Hs trả lời và liên hệ.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS thảo luận theo nhóm 4-> phát biểu.

-HS nghe.

-1 vài HS giới thiệu.

-Hs phát biểu.

-HS nghe.

-HS diễn tiểu phẩm.

-HS nhận xét.

-HS phát biểu.

-2, 3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 2: Vượt khó trong học tập (T1)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được: Mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn.
2. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy- học

III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2. Kể chuyện “Một học sinh nghèo vượt khó”

3. Thảo luận câu hỏi 1,2

4. Thảo luận câu hỏi 3

5.Bài tập 1

6.Hoạt động tiếp nối
	+  Thế nào là trung thực trong học tập? Vì sao phải trung thực trong học tập?
-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV kể chuyện

-GV mời 1,2 HS kể tóm tắt lại câu chuyện.

-GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu thảo luận câu hỏi 1,2

-GV nhận xét, kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn.

-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 2 câu hỏi 3: Nếu ở trong hoàn cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì?

-Gv kết luận cách giải quyết tốt nhất.

+ Khi gặp khó khăn trong học tập em sẽ làm gì?

-> Khi gặp khó khăn, nếu chúng ta biết cố gắng quyết tâm sẽ vượt qua được. Và chúng ta cần biết giúp đỡ bạn bè xung quanh vượt qua khó khăn.
-Gọi HS đọc ghi nhớ.

-GV nêu yêu cầu bài tập.

-Cho HS làm việc cá nhân -> phát biểu (nêu cách sẽ chọn và giải thích lí do).

-GV kết luận:

A, b, ® là những cách giải quyết tích cực.

+ Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra được điều gì?

-GV nhận xét tiết học.

-Dặn HS chuẩn bị bài tập 3,4
-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS nghe.

-1,2 Hs kể lại.

-Thảo luận nhóm -> phát biểu.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm 2, phát biểu.

+ Hs phát biểu

-HS nghe.

-2,3 HS đọc.

-HS nghe.

-HS làm việc cá nhân -> phát biểu.

-HS nghe.

-2, 3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 2: Vượt khó trong học tập (T2)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được: Mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn.

2. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Giấy khổ to.

III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Khi gặp khó khăn trong học tập chúng ta nên làm gì?

+ Khắc phục khó khăn trong học tập có tác dụng gì?
-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV chia lớp thành 6 nhóm, nêu yêu cầu thảo luận 

-GV nhận xét, khen ngợi những HS biết giúp đỡ bạn (đến giảng bài cho bạn, chép bài giúp bạn,..).

-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 2 : trao đổi về việc em đã vượt khó trong học tập.

-Gv nhận xét, khen ngợi những HS đã biết vượt khó khăn trong học tập.

-GV nêu yêu cầu bài tập.

-Cho HS làm việc cá nhân -> phát biểu, 3 HS làm phiếu. 

-GV nhận xét, khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn đã đề ra đê học tốt.

-> Kết luận:
+ Trong cuộc sống, mỗi người đều có những khó khăn riêng.

+ Để học tập tốt, cần cố gắng vượt qua những khó khăn.
-Cho HS đọc ghi nhớ.

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm -> phát biểu.

-HS nhận xét.

-Thảo luận nhóm 2, phát biểu.

-HS nghe.

-HS làm việc cá nhân , 3 Hs làm phiếu -> dán kết quả lên bảng.

-HS nghe.

-2, 3 HS đọc.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (T1)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được: các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

2. Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường.

3. Biết tôn trọng ý kiến của những người khác.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Một số bức tranh phục vụ trò chơi.

· 3 tấm thẻ màu xanh, đỏ , trắng.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2. Trò chơi: “Diễn tả”

3. Thảo luận câu hỏi 1,2 trang 9

4.Bài tập 1

5.Bài tập 2

6.Hoạt động tiếp nối
	+ Khi gặp khó khăn trong học tập chúng ta nên làm gì?

+ Khắc phục khó khăn trong học tập có tác dụng gì?
-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV chia lớp thành 6 nhóm, giao cho mỗi nhóm 1 bức tranh, yêu cầu từng người trong nhóm nêu nhận xét về bức tranh đó.

+ ý kiến của cả nhóm về bức tranh đó có giống nhau không?

-GV kết luận: Mỗi người có thể có ý kiến, nhận xét khác nhau về cùng một sự vật.
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 câu hỏi 1,2: 

-Gv kết luận cách giải quyết tốt nhất.

1. Em sẽ gặp cô giáo và xin cô giao cho việc khác phù hợp với sức khỏê và sở thích.

2. Em xin phép cô giáo được kể lại để không bị hiểu lầm.

3. Em nói với bố mẹ sở thích của mình.

4. Em nói với người tổ chức nguyện vọng và khả năng của mình.

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đén bản thân em và lớp em?

->Kết luận: Trong mọi tình huống, em nên nói rõ để mọi người xung quanh hiểu về khả năng, nhu cầu, mong muốn ý kiến của em. Điều đó có lợi cho em và cho tất cả mọi người. Nếu em không bày tỏ ý kiến của mình, mọi người có thể sẽ không hiểu em.

Mỗi người, mỗi tre em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình.
-Gọi HS đọc ghi nhớ.

-GV nêu yêu cầu bài tập.

-Cho HS làm việc nhóm 2-> phát biểu 

-GV kết luận: Việc làm của bạn Dung là đúng, vì bạn đã biết bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của mình. Còn việc làm của các bạn Hồng, Khánh là không đúng.
-GV lần lượt nêu từng ý kiến để HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ các tấm thẻ như đã quy ước ở các tiết trước.

-> GV kết luận: ý kiến a,b,c,d là đúng; ý kiến ® là sai.

+ Đối với những việc có liên quan đến mình, các em có quyền gì?
-GV nhận xét tiết học.

-Dặn 1 số HS tập tiểu phẩm: “Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa”

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-Từng nhóm nêu nhận xét

+ Không giống nhau 

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm 4, phát biểu.

-HS nghe.

-HS phát biểu.

-HS nghe.

-2,3 HS đọc.

-HS nghe.

-HS làm việc nhóm 2-> phát biểu.

-HS nghe.

-HS giơ tấm thẻ.( giải thích lí do).

2, 3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (T2)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được: các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

2. Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường.

3. Biết tôn trọng ý kiến của những người khác.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Một số đồ dùng để hoá trang diễn tiểu phẩm.

· Một chiếc micrô không dây để chơi trò chơi phóng viên. 

· Giấy, bút vẽ.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Tiểu phẩm ”Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa”

3.Trò chơi “Phóng viên”

4.Bài tập 4

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Đối với những việc có liên quan đến mình, các em có quyền gì?
-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV cho HS xem tiểu phẩm do một số bạn trong lớp đóng.

-Cho HS thảo luận:

+ Em có nhận xét gì về ý kiến của mẹ Hoa, bố Hoa về việc học tập của Hoa?

+ Hoa đã có ý kiến giúp đỡ gia đình như thế nào? ý kiến của bạn Hoa có hợp không?

+ Nếu em là bạn Hoa, em sẽ giải quyết như thế nào?

-> Gv kết luận: Mỗi gia đình có những vấn đề, những khó khăn riêng. Là con cái, các em nên cùng bố mẹ tìm cách giải quyết, tháo gỡ, nhất là về những vấn đề có liên quan đến các em. í kiến các em sẽ được bố mẹ lắng nghe và tôn trọng. Đồng thời các em cũng cần phải biết bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng, lễ độ.
-GV gọi 1 số HS xung phong đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn theo những câu hỏi trong BT3.VD:

+ Trong tuần vừa qua bạn đã làm được những công việc gì?

+ Dự định của bạn trong hè này là gì?

….

-> Kết luận: Mỗi người đều có quyền có những suy nghĩ riêng và có quyền bày tỏ ý kiến của mình.
-GV nêu yêu cầu, cho Hs trình bày bài viết, vẽ hoặc xây dựng tiểu phẩm theo nhóm 6

-> Kết luận chung:

+ Trẻ em có quyền có ý kiến và trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

+ ý kiến của trẻ em cần được tôn trọng. Tuy nhiên không phải ý kiến nào của trẻ em cũng được thực hiện mà chỉ có những ý kiến phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình, của đất nước và có lợi cho sự phát triển của trẻ em.

+ Trẻ em cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.

-Gọi HS đọc ghi nhớ.
-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS xem tiểu phẩm

-Thảo luận nhóm 4, phát biểu.

-HS nghe.

-HS đóng vai phóng viên, phỏng vấn.

-HS nghe.

-HS trình bày theo nhóm

-HS nghe

-2, 3 HS đọc.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 4: Tiết kiệm tiền của  (T1)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được: Cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của.
2. HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi,…trong sinh hoạt hàng ngày.

3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Mỗi học sinh có 3 tấm thẻ màu xanh, đỏ, trắng.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Tìm hiểu thông tin

3.Bài tập 1

3.Bài tập 2

4.Bài tập 3

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Đối với những việc có liên quan đến mình, các em có quyền gì?
-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV chia nhóm. Yêu cầu Hs thảo luận thông tin trong SGK

-> Gv kết luận: tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh, xã hội văn minh.
-GV lần lượt nêu từng ý kiến trong BT1, yêu cầu HS bày tỏ thái độ đánh giá bằng cách giơ các tấm thẻ màu theo quy ước ở các tiết trước.

-> GV kết luận:

+ Các ý kiến c, d là đúng.

+ Các ý kiến a, b là sai.

-GV chia nhóm 4 và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận, liệt kê các việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm tiền của.

-GV kết luận về những việc nên và không nên làm để tiết kiệm tiền của.

-Gv nêu yêu cầu.

-Cho HS suy nghĩ, lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong tình huống đó.

-> GV kết luận cách giải quyết đúng: d

-Cho HS đọc ghi nhớ.

+ Vì sao cần tiết kiệm tiền của? Tiết kiệm tiền của như thế nào?

-GV nhận xét tiết học.

-Dăn HS sưu tầm các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền của (BT6 ), tự liên hệ bản thân (BT7).

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm 4, phát biểu.

-HS nghe.

-HS giơ các tấm thẻ bày tỏ thái độ (giải thích lí do lựa chọn của mình).

-Các nhóm liệt kê -> phát biểu.

-HS nghe.

-HS nghe

-HS lựa chọn cách giải quyết. -> phát biểu

-2, 3 HS đọc.

-2,3 Hs trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức                                                                     
Bài 4: Tiết kiệm tiền của  (T2)
I/ Mục tiêu
1. HS nhận thức được: Cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của.

2. HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi,…trong sinh hoạt hàng ngày.

3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
II/ Đồ dùng dạy- học

        - Đồ dùng để đóng vai.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Bài tập 4

3.Bài tập 5

3.Bài tập 6

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Vì sao cần tiết kiệm tiền của? Tiết kiệm tiền của như thế nào?

+ Em đã biết tiết kiệm tiền của chưa?

-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV cho HS làm việc cá nhân

-> Gv kết luận: 

+ Các việc làm a,b,g,h,k là tiết kiệm tiền của.

+ Các việc làm c,d,đ,e,i là lãng phí tiền của.
+ Kể những việc em đã làm để tiết kiệm tiền của?

-GV nhận xét, khen những HS đã biết tiết kiệm tiền của và nhắc nhở những HS khác thực hiện việc tiết kiệm tiền của trong sinh hoạt hàng ngày.

-GV chia nhóm 6 và giao nhiệm vụ cho các nhóm: thảo luận, đóng vai một tình huống trong SGK

-GV cho lớp thảo luận:

+ Cách ứng xử như vậy dã phù hợp chưa? Có cách ứng xử nào khác không? Vì sao?

+ Em cảm thấy thế nào khi ứng xử như vậy?

 -GV kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống.

-GV gọi 1 vài HS kể các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền của.

-Cho HS đọc ghi nhớ.

+ Vì sao cần tiết kiệm tiền của? Tiết kiệm tiền của như thế nào?

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS làm việc cá nhân -> phát biểu (giải thích)

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-Vài HS kể.

-HS thảo luận, đóng vai

-HS nhận xét các nhóm

-1 vài HS kể.

-2, 3 HS đọc.

-2,3 Hs trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 5: Tiết kiệm thời giờ  (T1)
I/ Mục tiêu
1. HS hiểu được: Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. Cách tiết kiệm thời giờ.
2. Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.

II/ Đồ dùng dạy- học

III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Kể chuyện “Một phút”

3.Bài tập 1

4.Bài tập 2

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Vì sao cần tiết kiệm tiền của? Tiết kiệm tiền của như thế nào?

+ Em đã biết tiết kiệm tiền của chưa?

-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV kể chuyện

-Cho HS đọc câu chuyện theo cách phân vai.

-Yêu cầu HS thảo luận 3 câu hỏi trong SGK.

-> Gv kết luận: Mỗi phút đều đáng quý. Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ.
-Gv cho HS làm bài cá nhân

-> GV kết luận:

+ Các việc làm a,c,d là tiết kiệm thời giờ.

+ Các việc làm b,đ,e không phải là tiết kiệm thời giờ.

-GV chia nhóm 6 và giao nhiệm vụ cho các nhóm: thảo luận một tình huống trong SGK

-> GV kết luận:
+ HS đến phòng thi muộn có thể không được vào thi hoặc ảnh hưởng xấu đến kết quả bài thi.

+ Hành khách đến muộn có thể bị nhỡ tàu, nhỡ máy bay.
+ Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu muộn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

-Cho HS đọc ghi nhớ.

+ Vì sao cần tiết kiệm thời giờ? Tiết kiệm thời giờ như thế nào?

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS lập thời gian biểu hàng ngày của bản thân (BT4), chuẩn bị BT5.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS nghe.

-HS đọc.

-Thảo luận nhóm 4 -> phát biểu.

-HS làm bài -> phát biểu

-HS nghe.

-HS thảo luận tình huống -> phát biểu

-HS nghe.

-2, 3 HS đọc.

-2,3 Hs trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 5: Tiết kiệm thời giờ  (T2)
I/ Mục tiêu
1. HS hiểu được: Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. Cách tiết kiệm thời giờ.

2. Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.

II/ Đồ dùng dạy- học

· Các tấm thẻ 3 màu xanh, đỏ, trắng.

· Thời gian biểu của từng Hs.

· Bài viết hoặc tranh vẽ về tấm gương biết tiết kiệm thời giờ.
III/ Các hoạt động dạy- học
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Bài tập 3

3.Bài tập 4

4.Bài tập 5

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Vì sao cần tiết kiệm thời giờ? Tiết kiệm thời giờ như thế nào?

+ Em đã biết tiết kiệm thời giờ chưa?

-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV nêu từng ý kiến để HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ các tấm thẻ màu theo quy ước ở các tiết trước.

-> GV kết luận:

+ ý kiến d là đúng.

+ ý kiến a,b,c là sai

-GV cho HS thảo luận nhóm 2 về bản thân đã sử dụng thời giờ như thế nào và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian tới. một tình huống trong SGK

-GV nhận xét, khen ngợi những HS đã biết sử dụng tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở các HS còn sử dụng lãng phí thời giờ.

-GV cho HS trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, bài viết hoặc các tư liệu các em sưu tầm được về chủ đề tiết kiệm thời giờ.

-GV khen các em chuẩn bị tốt và giới thiệu hay.

-> GV kết luận chung:

+ Thời giờ là thứ quý nhất, cần phải sử dụng tiét kiệm.

+ Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ vào các việc có ích một cách hợp lí, có hiệu quả.
-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS giơ các tấm thẻ (giải thích lí do )

-Thảo luận nhóm 2

-Vài em trình bày trước lớp thời gian biểu của mình.

-Vài HS giới thiệu

-HS nghe.

-HS nghe.


Đạo đức
Tiết11: Thực hành kĩ năng giữa học kì I
I/ Mục tiêu
- Giúp HS rèn 1 số kĩ năng trong học tập:  trung thực, vượt khó khăn trong học tập; bày tỏ ý kiến của mình và tôn trọng ý kiến của người khác; nhắc nhở mọi người và bản thân biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở và đồ dùng, đồ chơi,..; quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.
II/ Đồ dùng dạy- học
· Phiếu học tập
· Giấy A4, bút màu.

· Giấy khổ to.

III/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài 

-GV giới thiệu bài.

2.Làm phiếu học tập

-GV phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm.

-GV chốt kết quả đúng, cho HS đọc câu đã hoàn chỉnh.

-Yêu cầu HS giải thích ở BT2,3.

-GV kết luận:
+ BT1: Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng, được mọi người quý mến.

+ BT2: Mỗi người đều có những khó khăn riêng -> cần cố gắng, kiên trì vượt qua khó khăn.

+ BT3: Cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng, lễ độ.

3.Giải quyết tình huống

-GV đưa tình huống, yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, nêu nhận xét.

Nhà Lan sống ở tầng 1 của khu nhà tập thể cao tầng. Vào mùa hè , nước trở nên khan hiếm và hầu như chỉ chảy ở tầng 1 mà thôi. Lan lấy làm thích thú khi vòi nước của nhà luôn chảy, chảy tràn trÒ ra bể và Lan cũng chẳng buồn nghĩ đến khoá vòi.

   Em có nhận xét gì về thái độ và hành vi trên của bạn Lan.

-> GV kết luận: Thái độ, hành vi trên của Lan là sai, vì Lan không biết tiết kiệm nước. Nếu ai cũng có hành vi giống Lan thì kể cả ở tầng 1 nước cũng không có.
4.Trò chơi sắm vai

-Yêu cầu HS thảo luận cách giải quyết, sắm vai theo tình huống:

Hôm nay, đến lượt tổ 3 chăm sóc CTMN. Hồng và Phượng được phân công quét sân sau nhà xe. Hồng giục 
Phượng bắt tay vào làm thì Phượng bảo:” Cái sân bé tí, quét một loáng là xong, vội làm gì!”. Nói rồi Phượng đi mua kẹo.

    Nếu là Hồng, em sẽ xử trí như thế nào khi đó.
-GV nhận xét cách ứng xử đúng, khen nhóm đóng vai tốt.
5. Vẽ

-GV yêu cầu các nhóm vẽ 1 bức tranh thể hiện hành động tiết kiệm tiền của.

-GV nhận xét, khen nhóm vẽ đẹp, đúng chủ đề.
6.Hoạt động tiếp nối

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở các mục “Thực hành” từ bài 1-5 trong SGK.
	-HS nghe.

-HS làm phiếu-> chữa trên giấy khổ to.

-HS đọc câu hoàn chỉnh.

-Vài HS giải thích.

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm 4 -> trình bày.

-HS nghe.

-HS thảo luận, tìm cách giải quyết.

-1,2 nhóm sắm vai trước lớp.

-HS nhận xét.

-Vẽ theo nhóm 6 -> trình bày nội dung bức tranh.





Đạo đức
Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ   (T1)
I/ Mục tiêu
1. HS hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ của ông bà, cha mẹ và bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.
2. Biết thực hiện những hành vi, những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trong cuộc sống.

3. Kính yêu ông bà, cha mẹ.

II/ Đồ dùng dạy- học

III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Truyện “Phần thưởng”

3.Bài tập 1

4.Bài tập 2

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Vì sao cần tiết kiệm thời giờ? Tiết kiệm thời giờ như thế nào?

+ Em đã biết tiết kiệm thời giờ chưa?

-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV cho 1 số HS trong lớp đóng tiểu phẩm.

-GV phỏng vấn các HS vừa đóng tiểu phẩm:

+ HS đóng vai Hưng: Vì sao em lại mời bà ăn những chiếc bánh mà em vừa được thưởng?

+ HS đóng vai bà: Bà cảm thấy thế nào trước việc làm của đứa cháu đối với mình?

-Cho HS nhận xét về cách ứng xử của các nhân vật.

-> Việc làm của Hưng là đúng.

+ Việc làm đó cho thấy Hưng là một đứa cháu như thế nào?

-> GV kết luận: Hưng kính yêu bà, chăm sóc bà. Hưng là một đứa cháu hiếu thảo.

-GV nêu yêu cầu của bài tập.

-Cho HS trao đổi trong nhóm để xem cách ứng xử trong các tình huống là đúng hay sai.

-> GV kết luận:

+ Việc làm trong tình huống b,d,đ thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

+ Việc làm trong tình huống a,c là chưa quan tâm đến ông bà, cha mẹ.

-GV cho HS thảo luận nhóm 4 

-GV nhận xét, khen ngợi những nhóm đã đặt tên tranh phù hợp.

-Cho HS đọc ghi nhớ.

+ Vì sao phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.

-Chuẩn bị BT 5,6.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS xem các bạn đóng tiểu phẩm

-HS đóng vai trả lời.

+ ngoan ngoãn, hiếu thảo,..

-HS nghe.

-Hs trao đổi trong nhóm -> phát biểu.

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm 4 -> phát biểu.

-HS đọc

-2,3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ   (T2)
I/ Mục tiêu
1. HS hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ của ông bà, cha mẹ và bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

2. Biết thực hiện những hành vi, những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trong cuộc sống.

3. Kính yêu ông bà, cha mẹ.

II/ Đồ dùng dạy- học

· HS sưu tầm truyện, thơ, bài hát…nói về sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
· Viết, vẽ theo chủ đề trên.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

2.Bài tập 3

3.Bài tập 4

4.Bài tập 5,6

5.Hoạt động tiếp nối
	+ Vì sao phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

-GV nhận xét

-GV giới thiệu bài.

-GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu 3 nhóm thảo luận, đóng vai theo tình huống 1, các nhóm còn lại theo tình huống 2.

-Gọi các nhóm lên đóng vai

-GV phỏng vấn các HS vừa đóng tiểu phẩm:

+ HS đóng vai cháu: Vì sao em lại có hành động như vậy?

+ HS đóng vai ông bà: Ông, Bà cảm thấy thế nào trước việc làm của đứa cháu đối với mình?

-Cho HS nhận xét về cách ứng xử của các nhân vật.

-> GV kết luận: Con cháu hiếu thảo cần phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, nhất là khi ông bà già yếu, ốm đau. 
-GV nêu yêu cầu của bài tập.

-Cho HS trao đổi trong nhóm 2 về những việc làm thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

-GV khen ngợi những HS đã biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và nhắc nhở các HS khác học tập các bạn.

-GV cho HS  trình bày, giới thiệu các sáng tác hoặc tư liệu sưu tầm được.

-GV nhận xét, khen ngợi những HS dã chuẩn bị tốt và giới thiệu hay.

-> GV kết luận chung:

+ Ông bà, cha mẹ đã có công lao sinh thành, nuôi dạy chúng ta nên người.

+ Con cháu phải có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

+ Vì sao phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS tập đóng vai.

-Các nhóm lên đóng vai.

-HS đóng vai trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS nghe.

-Hs trao đổi trong nhóm -> phát biểu.

-HS nghe.

-HS giới thiệu trong nhóm -> giới thiệu trước lớp.

-HS nghe.

-HS đọc

-2,3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức

Tiết14: Biết ơn thầy giáo, cô giáo  (T1)

I/ Mục tiêu
1. HS hiểu công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với học sinh; HS phải biết kính trọng, biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo.
2. Biết bày tỏ sự kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Các băng giấy ghi các việc làm của BT2.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Vì sao phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

-GV nhận xét

B. Bài mới

1.Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài.

2.Xử lí tình huống
-GV nêu tình huống.

-Cho HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra

-GV cho HS thảo luận về các cách ứng xử.

-> GV kết luận: Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt. Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.
3.Bài tập 1
-GV nêu yêu cầu của bài tập.

-Cho HS trao đổi trong nhóm 2, chỉ ra   những việc làm thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.

-GV kết luận:
+ Tranh 1,2,4 thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.

+ Tranh 3: Không chào cô giáo khi cô không dạy lớp mình là biểu hiện sự không tôn trọng thầy giáo, cô giáo.

4.Bài tập 2
- GV chia HS  làm 7 nhóm. Mỗi nhóm nhận 1 băng chữ  viết tên 1 việc làm trong BT2 và yêu cầu HS lựa chọn những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo và tìm thêm các việc làm biểu hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo.

-GV kết luận: Có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. Các việc làm a,b,d,đ,e,g là những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo

-Cho HS đọc ghi nhớ.

+ Vì sao phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

5.Hoạt động tiếp nối

 -GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK; chuẩn bị BT 4,5.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS nghe.

-Dự đoán các tình huống có thể xảy ra (trình bày lí do lựa chọn).

-HS thảo luận trước lớp.

-HS nghe.

-HS nghe.

-Hs trao đổi trong nhóm -> phát biểu.

-HS nghe.

-HS thực hiện theo yêu cầu:

+ Thảo luận và ghi những việc nên làm vào tờ giấy nhỏ -> phát biểu.

+ Dán băng chữ đã nhận theo 2 cột “Biết ơn” hay “không biết ơn” trên bảng.

-HS nghe.

-2,3 HS đọc.

-2,3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức

Tiết15: Biết ơn thầy giáo, cô giáo  (T2)

I/ Mục tiêu
1. HS hiểu công lao của các thầy giáo, cô giáo đối với học sinh; HS phải biết kính trọng, biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo.

2. Biết bày tỏ sự kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

II/ Đồ dùng dạy- học

· HS sưu tầm ca dao, tục ngữ,..vẽ tranh, viét bài,.. thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy, cô giáo.

· Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán.
III/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Vì sao phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

-GV nhận xét

B. Bài mới

1.Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài.

 2. Bài tập 1
-GV cho HS trình bày sáng tác hoặc tư liệu sưu tầm được.

-GV nhận xét, khen ngợi những HS chuẩn bị tốt, trình bày hay.

3. Bài tập 4,5
-GV nêu yêu cầu 

-Cho HS làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo, cô giáo cũ (làm cá nhân).

-GV nhắc HS nhớ gửi tặng các thầy giáo, cô giáo cũ những tấm bưu thiếp mà mình đã làm.

-GV kết luận chung:
+ Cần phải kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

+ Chăm ngoan, học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn.
-Cho HS đọc ghi nhớ.

4. Hoạt động tiếp nối

+ Vì sao phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

5. Củng cố-dặn dò
-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS trình bày theo nhóm 6 -> trình bày trước lớp.

-HS nghe.

-HS nghe.

-Hs làm bưu thiếp.

-HS nghe.

-HS nghe.

-2,3 HS đọc.

-2,3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức

Tiết16: Yêu lao động  (T1)

I/ Mục tiêu
1. HS bước đầu biết được giá trị của lao động.

2. Tích cực tham gia các công việc lao động ở trường, ở lớp, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.

3. Biết phê phán những biểu hiện chây lười lao động.

II/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Vì sao phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

-GV nhận xét

B. Bài mới

1.Giới thiệu bà
-GV giới thiệu bài.

2.Truyện “Một ngày của Pê-chi-a”
-GV đọc truyện.

-Gọi HS đọc lại lần thứ hai.

-Cho HS thảo luận nhóm 6 ba câu hỏi trong SGK.

-> GV kết luận: Cơm ăn, áo mặc, sách vở,…đều là sản phẩm của lao động. Lao động đem lại cho con người niềm vui và giúp cho con người sống tốt hơn.
+ Trong bài thơ “Làm việc thật là vui” (SGK lớp 3), em thấy mọi người làm việc như thế nào?

-> Trong cuộc sống, mỗi người đều có công việc của mình, đều phải lao động phù hợp với khả năng của mình.

-Cho HS đọc ghi nhớ.
3.Bài tập 
-GV nêu yêu cầu, chia nhóm 4 để HS thảo luận tìm những biểu hiện của yêu lao động và lười lao động.

-GV kết luận về các biểu hiện của yêu lao động và lười lao động mà HS nêu.

4.Bài tập 2
-GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và đóng vai một tình huống.
-GV cho lớp thảo luận:

+ Cách ứng xử trong mỗi tình huống như vậy đã phù hợp chưa? Vì sao?

+ Ai có cách ứng xử khác?

-GV nhận xét và kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống.

a) Hồng nói cho Nhàn thấy công việc này làm cho trường học sạch đẹp hơn, các bạn học tập tốt hơn.Nếu Nhàn không đi là lười lao động, không có tinh thần đóng góp chung cùng tập thể.

b) Lương nên làm xong công việc, không nên bỏ dở giữa chừng.
5.Hoạt động tiếp nối

+ Vì sao phải yêu lao động?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự yêu lao động của mình?

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK; chuẩn bị trước các BT 3,4,5,6.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS nghe.

-1 HS đọc, lớp theo dõi.

-Thảo luận nhóm 6 -> phát biểu.

-HS nghe.

+ Mọi người ai ai cũng làm việc bận rộn.

-HS nghe.

-HS đọc.

-HS thảo luận nhóm 4 -> phát biểu.

-HS nghe.

-HS thảo luận, đóng vai

-1 số nhóm lên đóng vai.

-HS thảo luận.

-HS nghe.

-2,3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức

Tiết17: Yêu lao động  (T2)

I/ Mục tiêu
1. HS bước đầu biết được giá trị của lao động.

2. Tích cực tham gia các công việc lao động ở trường, ở lớp, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.

3. Biết phê phán những biểu hiện chây lười lao động.

II/ Đồ dùng dạy- học

· HS sưu tầm các tấm gương, ca dao, tục ngữ,..viết, vẽ về chủ đề yêu lao động.

III/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
+ Vì sao phải yêu lao động?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự yêu lao động của mình?

-GV nhận xét

B. Bài mới

1.Giới thiệu bài

-GV giới thiệu bài.

2.Bài tập 3,4 
-GV cho HS kể về các tấm gương yêu lao động, đọc các câu ca dao, tục ngữ nói về tác dụng của lao động.

+ Theo em, những nhân vật trong các câu chuyện đó có yêu lao động không?

+ Vậy những biểu hiện yêu lao động là gì?

-> Kết luận: Yêu lao động là tự làm lấy công việc, theo đuổi công việc từ đầu đến cuối…Đó là những biểu hiện rất đáng trân trọng và học tập.
3.Bài tập 5
-GV nêu yêu cầu, cho HS làm việc nhóm 2.

-GV cho lớp nhận xét.

-GV nhận xét và nhắc nhở HS cần phải cố gắng, học tập, rèn luyện để có thể thực hiện được ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình.

4.Bài tập
-Gv cho HS trình bày, giới thiệu về các bài viết, tranh vẽ về một công việc mà các em yêu thích.

-GV nhận xét và khen những bài viết, tranh vẽ tốt.

-> Kết luận chung:
+ Lao động là vinh quang. Mọi người đều cần phải lao động vì bản thân, gia đình và xã hội.

+ Trẻ em cũng cần tham gia các công việc ở nhà, ở trường và ngoài xã hội phù hợp với khả năng của bản thân.
5.Hoạt động tiếp nối

+ Vì sao phải yêu lao động?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự yêu lao động của mình?

-GV nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK.
	-2 HS trả lời.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-1 vài HS kể, đọc.

+ Tự làm lấy công việc của mình; làm việc từ đầu đến cuối;…

-HS nghe.

-HS làm việc nhóm 2

-Vài HS trình bày trước lớp.

-HS nhận xét.

-HS nghe.

-HS trình bày, giới thiệu

-HS đọc.

-HS nghe.

-HS nghe.

-2,3 HS trả lời.

-HS nghe.


Đạo đức
Tiết18: Thực hành kĩ năng cuối học kì I

I/ Mục tiêu
· Kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng, thái độ của các hành vi đạo đức mà các em đã học trong học kì I.

· Các em biết thực hiện những chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày.
II/ Đồ dùng dạy- học

· Phiếu học tập

· Giấy A4, bút màu.

III/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài.

2.Làm phiếu học tập
-GV phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm.

-GV chốt kết quả đúng, cho HS đọc câu đã hoàn chỉnh.

-Yêu cầu HS giải thích .

-GV kết luận:
+ BT1: 

A,b: Sai, vì bố vừa đi làm về mết Hoàng phải để cho bố nghỉ ngơi, rót nước cho bố uống,…Vân phải giúp mẹ công việc gia đình.

C: đúng, vì Lan đã biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo.

+ BT2: khoang vào ý a, c, d, g

3.Đóng vai

-GV đưa tình huống, yêu cầu HS đóng vai và giải quyết tình huống:

“ Nam đang học bài ở nhà thì mẹ đi chợ về. Trông mẹ mệt mỏi, tay xách hai chiếc túi cồng kềnh, mồ hôi lấm tấm trên trán…

- Hãy đóng vai và cho biết: Nam sẽ làm gì lúc đó.

-> GV kết luận: Nam phải chạy ra đỡ túi cho mẹ, lấy khăn cho mẹ lau mặt, lấy nước cho mẹ uống…

-4.Vẽ tranh

GV yêu cầu các nhóm vẽ 1 bức tranh theo chủ đề: “Yêu lao động”

-GV nhận xét, khen nhóm vẽ đẹp, đúng chủ đề.
5.Hoạt động tiếp nối
-Nhận xét tiết học.

-Yêu cầu HS thực hiện tốt các phần thực hành trong SGK.
	-HS nghe.

-HS làm phiếu-> chữa (giải thích).

-HS đọc câu hoàn chỉnh.

-Vài HS giải thích.

-HS nghe.

-Thảo luận nhóm 6 -> đóng vai.

-Vẽ theo nhóm 6 -> trình bày nội dung bức tranh.


Phiếu học tập

1/ Cách ứng xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng (§) hay sai (S). Vì sao?

a)Bố Hoàng vừa đi làm về, rất mệt. Hoàng chạy ra tận cửa đón và hỏi ngay: “ Bố có nhớ mua truyện tranh cho con không?”

b)Vân đang nhặt rau giúp mẹ thì Lan sang rủ đi chơi. thấy vậy, Vân để rau lại cho mẹ nhặt nốt và chạy đi chơi cùng bạn.
c)Lan cùng các bạn đang chơi ở sân trường thì thấy cô Hà - giáo viên lớp 2 đi qua. Lan bèn dừng lại và khoanh tay chào cô.

2/ Khoanh vào ý em cho là đúng:

Những việc làm thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo là:
a)Chăm chỉ học tập.

b)Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.

c)Lễ phép với thầy cô giáo.

d)tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.

e)Chỉ chào thầy, cô chủ nhiệm lớp mình.

g)Giúp đỡ các thầy, cô giáo.

